
Ô nhiễm không khí là vấn đề phức tạp,
liên quan đến nhiều lĩnh vực, hoạt động
của đô thị: xây dựng, sử dụng đất, giao
thông, hoạt động dân sinh, công nghiệp,
năng lượng, … Do vậy, việc kiểm soát và
giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị phải
dựa trên một loạt các giải pháp đồng bộ.  

Đến nay, một số các biện pháp giảm
thiểu phát thải các chất ô nhiễm đã được
triển khai thực hiện ở các thành phố,
nhưng vẫn chưa đủ để kiềm chế tốc độ
gia tăng ô nhiễm không khí ở đô thị. Các
giải pháp hoặc được thực hiện chậm trễ
hoặc thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các
ngành, lĩnh vực. 

Để giải quyết vấn đề ô nhiễm không
khí đô thị, cần xây dựng các giải pháp,
lựa chọn các ưu tiên và thực hiện có lộ
trình chặt chẽ. Dựa trên phát hiện của
các chương trước, Chương 6 tập trung đề
cập đến các giải pháp ưu tiên để bảo vệ
môi trường không khí đô thị nước ta
trong thời gian tới.

6.1. HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM
VỤ VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ MÔI
TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ

6.1.1. Hoàn thiện tổ chức cơ quan quản
lý môi trường không khí đô thị

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ
chức quản lý môi trường không khí từ
cấp trung ương đến địa phương theo
hướng phân định rõ chức năng của các

cơ quan, đơn vị và đầu mối về quản lý
môi trường không khí trong hệ thống các
cơ quan quản lý môi trường. Cụ thể: 

- Ở cấp Trung ương: trong Bộ TN&MT,
xác định rõ đơn vị đầu mối về quản lý
môi trường không khí quốc gia.

- Ở cấp tỉnh/thành phố: xác định rõ
đơn vị đầu mối về BVMT không khí tại
địa phương, đặc biệt tại Hà Nội, Tp. Hồ
Chí Minh và các đô thị loại 1.  

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa
các bộ/ngành và các địa phương trong
BVMT không khí (Bộ TN&MT, Bộ GTVT,
Bộ XD, Bộ Công thương và các đô thị lớn).

6.1.2. Xác lập cơ chế thông tin về môi
trường không khí đô thị  

- Xây dựng cơ chế trao đổi, chia sẻ
thông tin về môi trường không khí đô

CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ

79

Chương 6 

CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ

Khung 6.1. Sự ra đời của Cảnh sát môi trường

Ngày 29/11/2006, Bộ trưởng Bộ Công an đã
ký quyết định thành lập Cục Cảnh sát môi trường
trực thuộc Tổng cục Cảnh sát, đồng thời chỉ
đạo việc thành lập Phòng Cảnh sát môi trường
ở 64 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Ngày 06/03/2007, Cục Cảnh sát môi trường đã
chính thức ra mắt. Sự ra đời của Cục Cảnh sát
môi trường đánh dấu sự nỗ lực to lớn của các
ban ngành trong việc điều tra, giám sát, xử lý
các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. Hoạt
động của Cục Cảnh sát môi trường sẽ tăng
cường hiệu quả của việc kiểm soát, và quản lý
chất lượng không khí cũng như các nguồn thải
từ các cơ sở sản xuất ở các đô thị.

thị giữa các bộ/ngành và các địa
phương. Xây dựng và thực hiện Quy chế
trao đổi, chia sẻ thông tin thường xuyên,
có hiệu quả.

- Lựa chọn cơ quan đầu mối ở Bộ
TN&MT và giao nhiệm vụ thường trực cơ
chế phối hợp (có thể gọi là Mạng lưới
không khí sạch đô thị, như Mạng lưới
không khí sạch các đô thị châu Á).

- Thiết lập hệ thống thông tin và cơ sở
dữ liệu về chất lượng môi trường không
khí, phát thải chất gây ô nhiễm không
khí tại các thành phố, nhằm chia sẻ và
trao đổi thông tin giữa các thành phố và
phục vụ nghiên cứu, theo dõi, đánh giá,
dự báo về tình hình chất lượng môi
trường không khí trên cả nước. 

6.1.3. Tăng cường năng lực cho các cơ
quan thực hiện

- Tăng cường cả về số lượng và chất
lượng cán bộ chuyên trách về quản lý
môi trường nói chung và cán bộ chuyên
trách về quản lý chất lượng không khí
nói riêng ở cả các cấp từ Trung ương đến
địa phương sao cho phù hợp với điều
kiện của từng khu vực. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, lực
lượng thanh tra, kiểm tra, triển khai và xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm
bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp

6.2. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, LUẬT
PHÁP VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ

6.2.1. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống
chính sách, luật pháp

Tăng cường pháp chế về BVMT không
khí bao gồm nội dung hoàn thiện hệ
thống các văn bản quy phạm pháp luật về

BVMT không khí theo hướng quy định rõ
quyền lợi, trách nhiệm BVMT không khí
của các tổ chức, cá nhân, các chế tài cụ thể
cho trường hợp vi phạm; Xây dựng các
quy định về bồi thường thiệt hại trong
lĩnh vực môi trường không khí. Cụ thể: 

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế thực sự
lồng ghép các yêu cầu BVMT không khí
vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
phát triển của các ngành, địa phương,
đặc biệt là các quy hoạch phát triển đô
thị và khu công nghiệp;

- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung
và hoàn thiện hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật về BVMT không khí.  

- Tăng cường các chế tài xử phạt đối
với các hành vi vi phạm pháp luật về
BVMT không khí;

- Đẩy mạnh xây dựng và ban hành áp
dụng phí BVMT đối với khí thải - một
công cụ kinh tế buộc các đối tượng gây
ô nhiễm phải giảm thiểu các nguồn thải
ra môi trường.

6.2.2. Xây dựng Luật không khí sạch

Sớm đưa kế hoạch xây dựng Luật
Không khí sạch vào trong lộ trình xây
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Khung 6.2. Phí BVMT đối với khí thải

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp

với Bộ Tài chính xây dựng Nghị định của Chính

phủ về phí BVMT đối với khí thải như một công

cụ kinh tế buộc các đối tượng gây ô nhiễm

phải giảm thiểu các nguồn thải ra môi trường.

Mục tiêu của phí BVMT nói chung và phí BVMT

đối với khí thải nói riêng là thay đổi hành vi xả

thải theo hướng giảm thiểu các tác động xấu

lên môi trường. Nghị định được tiếp cận theo

hướng khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng

nhiên liệu sạch, công nghệ, thiết bị tiên tiến và

lắp đặt các thiết bị lọc, xử lý khí thải.

dựng luật của Quốc hội. Luật Không khí
sạch là khung pháp lý và nội dung quan
trọng nhất cho hoạt động bảo vệ môi
trường không khí. 

6.2.3. Rà soát, hoàn thiện các quy chuẩn
quốc gia về môi trường không khí

Một số tiêu chuẩn môi trường không
khí xung quanh còn chưa phù hợp với
tiêu chuẩn chung của các tổ chức quốc
tế. Do vậy, cần thiết rà soát, hoàn thiện
tiêu chuẩn đối với một số chất ô nhiễm,
như PM10, SO2, NO2 và Ôzôn;  Xây dựng
bổ sung một số tiêu chuẩn cho một số
chất ô nhiễm, như PM2,5 và BTX. 

6.2.4. Xây dựng quy chế BVMT không
khí đô thị  

Trước mắt, các thành phố nhanh
chóng xây dựng, ban hành và áp dụng
quy chế BVMT không khí đô thị. Quy chế
này cần quy định rõ trách nhiệm của các
ngành, lĩnh vực hoạt động ở đô thị trong
việc phát thải vào không khí, ngăn chặn
kịp thời các tác động xấu, góp phần chặn
đà suy giảm chất lượng môi trường
không khí đô thị hiện nay.

6.3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 

6.3.1. Xây dựng Kế hoạch quản lý chất
lượng không khí quốc gia

Cần sớm xây dựng và thực hiện Kế
hoạch quản lý chất lượng không khí quốc
gia. Kế hoạch quản lý chất lượng không
khí quốc gia phải phù hợp với các kế
hoạch quản lý chất lượng không khí của
các thành phố và ngược lại. Kế hoạch
quản lý chất lượng không khí quốc gia
bao gồm cả các yêu cầu, nguyên tắc
chính đối với các kế hoạch quản lý chất
lượng không khí của các địa phương. 

Kế hoạch quản lý chất lượng không khí
phải có các mục tiêu ngắn hạn và mục
tiêu dài hạn, phải chỉ ra các ưu tiên chính,
ước tính kinh phí để thực hiện; phải nêu
ra các biện pháp thực hiện cụ thể, các tổ
chức chịu trách nhiệm thực hiện các biện
pháp này và lộ trình thực hiện. 

Bộ TN&MT chủ trì xây dựng Kế hoạch
quản lý chất lượng không khí quốc gia
cùng với sự tham gia của một số bộ
ngành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công
thương, Bộ Xây dựng. Kế hoạch quản lý
chất lượng không khí quốc gia cần phải
phù hợp với các kế hoạch 5 năm về phát
triển kinh tế-xã hội, các chiến lược chính
sách về BVMT, phải liên kết với các kế
hoạch của các bộ ngành và địa phương. 

6.3.2. Xây dựng Kế hoạch quản lý chất
lượng không khí cho Hà Nội, Tp. Hồ
Chí Minh và một số đô thị lớn khác

Hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà
Nội và Tp. Hồ Chí Minh phải xây dựng và
thực hiện đầu tiên Kế hoạch quản lý chất
lượng môi trường không khí, sau đó đến
các đô thị loại I. Hiện nay, Hà Nội đang
xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng
không khí đến năm 2020. Cần sớm hoàn
thành việc xây dựng Kế hoạch và đưa vào
thực thi trong thực tế để làm mô hình mẫu
cho các đô thị khác tham khảo kinh nghiệm
và xây dựng các kế hoạch tương tự. 

6.4. TĂNG CƯỜNG TÀI CHÍNH

6.4.1. Tăng cường kinh phí cho quản lý
môi trường không khí

- Tăng tỷ lệ chi cho BVMT không khí
từ các nguồn ngân sách, nguồn vốn hỗ
trợ phát triển chính thức. 

- Các địa phương cần phân định rõ
và sử dụng có hiệu quả, đúng mục
đích kinh phí BVMT không khí lấy từ
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nguồn 1% chi ngân sách cho môi
trường hàng năm.

- Tìm kiếm nguồn kinh phí từ các tổ
chức quốc tế và các nước cho các hoạt
động quản lý và bảo vệ chất lượng
không khí đô thị. Xây dựng danh sách
các dự án ưu tiên về BVMT không khí để
tranh thủ sự hỗ trợ ODA.

Theo Cơ chế phát triển sạch (Clean
Development Mechanism - CDM) của
Nghị định thư Kyoto (có hiệu lực đến
năm 2012), Việt Nam đang là một trong
10 nước được đánh giá là có tiềm năng
về CDM. Việc tham gia vào thị trường
buôn bán giấy phép thải khí Cácbon sẽ
giúp cho Việt Nam giảm thiểu ô nhiễm
và nhận được các lợi ích về kinh tế. Ngày
02/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký
Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg về một
số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự
án đầu tư theo Cơ chế phát triển sạch.
Đây là những cơ chế pháp lý tạo điều
kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự
án CDM ở Việt Nam.

6.5. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG QUAN
TRẮC, KIỂM KÊ KHÍ THẢI, KIỂM
SOÁT MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
ĐÔ THỊ

6.5.1. Xây dựng mạng lưới quan trắc
chất lượng không khí và thực hiện
kiểm kê nguồn phát thải

- Đẩy mạnh triển khai Quyết định
16/2007/QĐ-TTg ngày 29/1/2007 của
Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng
thể mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia,
trong đó có xây dựng mạng lưới quan trắc
môi trường không khí. Trước mắt, đẩy
nhanh xây dựng mạng lưới quan trắc chất
lượng không khí tại các thành phố lớn,
khu công nghiệp để giám sát, phát hiện
các vấn đề ô nhiễm không khí, hoặc các
nguồn khí thải gây ô nhiễm môi trường
không khí.  

- Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất kỹ
thuật, máy móc, thiết bị và công nghệ
hiện đại cho trạm quan trắc không khí
và các hoạt động truyền tin, xử lý,
quản lý và cung cấp thông tin, số liệu
về môi trường không khí đô thị. Ưu
tiên cho các thành phố lớn, thuộc vùng
kinh tế trọng điểm.

- Đầu tư xây dựng mạng lưới các trạm
quan trắc môi trường không khí đô thị
theo hướng tiên tiến, hiện đại, đặc biệt
với các trạm quan trắc không khí tự động
cố định và di động. 
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Khung 6.3. Thành phố Hồ Chí Minh và dự án
bán khí thải

Thành phố Hồ Chí Minh đã có hợp đồng với Công
ty KM Green của Hàn Quốc về khai thác khí thải
tại hai bãi chôn lấp rác Phước Hiệp 1 và Đông
Thạch. Theo hợp đồng đã ký, công ty này sẽ trả
cho thành phố Hồ Chí Minh hơn 20 triệu USD
trong 7 năm để được quyền khai thác khí thải từ
hai bãi rác trên. Đến thời điểm đầu năm 2007,
thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được 1 triệu USD
đầu tiên từ dự án này.

- Cũng như quan trắc chất lượng
không khí, kiểm kê nguồn phát thải cung
cấp các số liệu rất quan trọng cho việc
xây dựng các chính sách về môi trường
và phát triển bền vững. Cần sớm triển
khai việc kiểm kê rộng rãi trong toàn
quốc, đặc biệt trong các khu vực đô thị
các nguồn phát thải chất ô nhiễm vào
không khí. 

- Tăng cường cung cấp thông tin, số
liệu quan trắc môi trường không khí, số
liệu kiểm kê nguồn phát thải cho các bộ
ngành, địa phương, đơn vị có nhu cầu. 

6.5.2. Kiểm soát, hạn chế các nguồn gây
ô nhiễm bụi

Như đã xác định, ô nhiễm bụi là vấn đề
nổi cộm của chất lượng không khí đô thị.
Trong đó, hai nguồn gây ô nhiễm bụi chính
là hoạt động xây dựng và giao thông vận
tải. Do vậy, nhiệm vụ ưu tiên trong giai
đoạn trước mắt là kiểm soát và hạn chế các
nguồn gây ô nhiễm bụi ở đô thị và tập
trung vào hai hoạt động này. Các biện pháp
cụ thể là:

- Yêu cầu các công trình xây dựng
phải kiểm soát bụi tại các địa điểm thi
công và trên các phương tiện vận chuyển
vật liệu xây dựng.

- Quy hoạch hợp lý các tuyến vận
chuyển qua thành phố.

- Tăng cường phun nước và quét
đường (bằng máy và thủ công), đặc biệt
vào mùa khô.

- Các xe ôtô phải được phun nước, rửa
sạch trước khi vào thành phố. Các phương
tiện cơ giới phải rửa bánh xe khi ra khỏi
công trường xây dựng trong các đô thị.

6.5.3. Tăng cường áp dụng một số biện
pháp nhằm kiểm soát, giảm phát thải chất
ô nhiễm không khí do hoạt động giao
thông vận tải

- Tăng cường phương tiện giao thông
công cộng (xe buýt, xe điện trên không,
xe điện ngầm,...) và các hình thức giao
thông không gây ô nhiễm.  Khuyến khích
sự phát triển của các phương tiện giao
thông sử dụng năng lượng sạch như khí
thiên nhiên, khí hóa lỏng, cồn nhiên liệu,
biodiesel và điện.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định
của pháp luật liên quan đến phát thải
của các phương tiện giao thông, như:

+ Triển khai có hiệu quả việc áp dụng
tiêu chuẩn Euro 2.

+ Thực hiện chương trình kiểm tra và
bảo dưỡng: các phương tiện xe cộ đã
đăng ký phải được kiểm tra về sự phát
thải hàng năm và định kỳ bảo dưỡng xe.  

+ Không cho lưu hành những xe quá
cũ, không đảm bảo chất lượng phương
tiện; Triển khai có hiệu quả giai đoạn
cuối trong lộ trình loại bỏ xe quá niên
hạn theo Nghị định 23/2004/NĐ-CP của
Chính phủ.

6.5.4. Tăng cường áp dụng một số biện
pháp nhằm kiểm soát, giảm phát thải
chất ô nhiễm không khí do hoạt động
sản xuất công nghiệp và dân sinh

- Các hoạt động công nghiệp phải
tuân thủ các quy định về kiểm soát ô
nhiễm: tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu
chuẩn khí thải là yêu cầu bắt buộc đối
với các cơ sở công nghiệp đang họat
động và các cơ sở mới, cơ sở mở rộng,
đặc biệt đối với các cơ sở công nghiệp có
nguy cơ ô nhiễm cao (ví dụ: sản xuất vật
liệu xây dựng). 
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- Ứng dụng các giải pháp giảm thiểu
phát thải chất ô nhiễm: ứng dụng các
giải pháp sản xuất sạch hơn; Lắp đặt các
thiết bị xử lý khí thải tại nguồn phát thải;
Cải tiến quy trình đốt nhiên liệu trong
sản xuất, thay thế nhiên liệu ít gây ô
nhiễm.    

- Giảm thiểu phát thải chất ô nhiễm
không khí ở các làng nghề nằm trong và
gần các đô thị: thay đổi sử dụng nhiên
liệu đốt từ than, dầu sang gas, điện; Áp
dụng các biện pháp xử lý khí thải tại
từng cơ sở sản xuất.

- Giảm ô nhiễm không khí do các
hoạt động sinh hoạt tại các khu dân cư
bằng các biện pháp: tuyên truyền,
khuyến khích cộng đồng sử dụng các
nhiên liệu sạch trong đun nấu thay bằng
sử dụng dầu, than, củi; Nâng cấp chất
lượng đường giao thông đô thị tại các
khu dân cư.  

- Tăng mật độ cây xanh trong các đô
thị: trồng thêm cây trên các đường phố,
mở rộng các công viên.

6.5.5. Kiểm tra, giám sát chất lượng
xăng dầu nhập khẩu, pha chế và sản
xuất trong nước  

Nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định số
50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ trong đó có quy định chất lượng
xăng dầu nhập khẩu phải đạt tiêu chuẩn
TCVN (TCVN 6776-2005 đối với xăng,
TCVN 5689-2006 đối với dầu diesel).
Tăng cường kiểm tra, giám sát chất
lượng xăng dầu nhập khẩu, pha chế và
sản xuất trong nước, đảm bảo đúng tiêu
chuẩn theo các quy định hiện hành. Đặc
biệt, chú trọng đến hàm lượng chì trong
xăng và hàm lượng sunfua trong dầu. 

6.6. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN
CỨU, ĐÀO TẠO VỀ MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍ

6.6.1. Đẩy mạnh nghiên cứu

- Tăng cường các hoạt động nghiên
cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh
vực môi trường không khí.

- Tăng cường các hoạt động nghiên
cứu về các ảnh hưởng của ô nhiễm
không khí đến con người, phát triển KT-
XH để đề ra các biện pháp phù hợp
nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sự
phát triển bền vững của đất nước. 

6.6.2. Đẩy mạnh đào tạo

- Tiếp tục mở rộng chỉ tiêu đào tạo của
các chuyên ngành môi trường ở tất cả các
trình độ đào tạo,  trong đó mở rộng đào
tạo các chuyên ngành về môi trường
không khí. 

- Tăng cường lồng ghép các nội dung
đào tạo về môi trường vào trong các
chương trình đào tạo của các chuyên
ngành khác. Các chuyên gia trong lĩnh
vực khác cũng cần được đào tạo và có
kiến thức về bảo vệ môi trường.

6.7. TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA
CỘNG ĐỒNG 

6.7.1. Nâng cao nhận thức của cộng
đồng đô thị

- Tăng cường nâng cao nhận thức cho
các nhà quản lý, lập chính sách về ô
nhiễm không khí; Các tác động, ảnh
hưởng và thiệt hại do ô nhiễm không khí
gây ra. 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng
về tầm quan trọng của chất lượng môi
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trường không khí xung quanh đối với sức
khoẻ của cộng đồng cũng như ảnh hưởng
của nó tới chất lượng sống.

- Tăng cường tuyên truyền, cung cấp
thông tin chất lượng không khí cho cộng
đồng. Xây dựng và phổ biến áp dụng chỉ
số chất lượng không khí (AQI). 

- Công khai các thông tin, số liệu liên
quan đến tình hình ô nhiễm không khí
và các nguồn chính gây ô nhiễm không
khí trên các phương tiện thông tin đại
chúng để cộng đồng có nhận thức đúng
về ô nhiễm không khí và nâng cao ý
thức của cộng đồng trong việc BVMT
không khí.

6.7.2. Tăng cường sự tham gia của
cộng đồng

- Đưa cộng đồng tham gia trực tiếp
vào hệ thống quản lý môi trường, tham
gia trong các công đoạn của công tác
quản lý từ khâu bàn bạc ban đầu tới việc
lên kế hoạch thực hiện, triển khai các
hoạt động và đánh giá sau khi thực hiện.  

- Xây dựng các cơ chế cụ thể để thu
hút sự ủng hộ, tham gia của cộng đồng
trong công tác BVMT không khí.

6.8. TIẾP TỤC TRIỂN KHAI MẠNH MẼ
“CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN
CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Ở CÁC
ĐÔ THỊ“

- Tiếp tục thúc đẩy việc triển khai
“Chương trình cải thiện chất lượng không
khí ở các đô thị”. Các Bộ Giao thông Vận
tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ
Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương,
Bộ Xây dựng tiếp tục thúc đẩy triển khai
các dự án ưu tiên thuộc Khung kế hoạch
tổng thể thực hiện Chương trình 23 “Cải
thiện chất lượng không khí ở các đô thị”. 

- UBND Tp. Hà Nội, UBND Tp. Hoà
Chí Minh đôn đốc thực hiện dự án ưu
tiên số 6 “Triển khai áp dụng các giải
pháp tổng hợp triệt để giảm bụi đường
phố đô thị tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí
Minh” để bảo đảm đạt được các mục
tiêu đề ra trong Khung kế hoạch tổng
thể thực hiện Chương trình 23.

- Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ
tướng Chính phủ xem xét phê duyệt
trong tháng 10 năm 2008 “Đề án kiểm
soát khí thải xe môtô, xe máy đang lưu
hành tại các thành phố lớn” (dự án ưu
tiên số 6) để tổ chức thực hiện.

- Năm 2009, Bộ Giao thông Vận tải
đưa Trung tâm Thử nghiệm khí thải xe
cơ giới vào hoạt động phục vụ công tác
thử nghiệm, đánh giá mức phát thải
phương tiện giao thông cơ giới đường
bộ theo quy định.

- Bộ Giao thông Vận tải xây dựng lộ
trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo
EURO 3, EURO 4.

6.9. NHỮNG GIẢI PHÁP ƯU TIÊN
THỰC HIỆN NGAY

Việc kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm
không khí đô thị phải được triển khai
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Hình 6.1. Làm sạch môi trường

Nguồn: Văn Phúc
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Bảng 6.1. Các giải pháp bảo vệ môi trường không khí đô thị

Mục trong 

chương 6 

 

Hoạt động  

Đơn vị chủ trì  Đơn vị phối hợp 

chính 

Đáp ứng các 

tồn tại đã 
nêu 

6.1 Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức quản lý môi trường không khí đô thị  

6.1.1 Hoàn thiện tổ chức cơ quan quản lý môi trường không 
khí đô thị  

Bộ TN&MT Bộ Nội vụ, các 
ngành, các địa 
phương  

6.1.2 Xác lập cơ chế thông tin về môi trường không khí đô thị  Bộ TN&MT Bộ GTVT, XD, 
các đô thị  

6.1.3 Tăng cường năng lực cho các cơ quan thực hiện  Bộ TN&MT Các ngành, các 
địa phương  

Chương 5, 
mục 5.2.1  

6.2 Hoàn thiện chính sách, luật pháp về bảo vệ môi trường không khí đô thị  

6.2.1 Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống chính sách, luật pháp  Các ngành, 
các địa 
phương  

 

6.2.2 Xây dựng Luật không khí sạch  Bộ TN&MT Các ngành, các 
địa phương  

6.2.3 Rà soát, hoàn thiện các quy chuẩn quốc gia về môi 
trường không khí  

Bộ TN&MT Bộ KHCN 

Chương 5, 
mục 5.2.2  

6.2.4 Xây dựng các quy chế BVMT không khí đô thị  Các đô thị  Bộ TN&MT  

6.3 Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng không khí  

6.3.1 Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng không khí quốc 
gia 

Bộ TN&MT Các ngành, các 
địa phương  

6.3.2. Xây dựng kế hoạch quản l ý chất lượng không khí cho 
thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và một số đô thị lớn 
khác 

Các đô thị  Các ngành  

Chương 5, 
mục 5.2.3  

6.4 Tăng cường tài chính, đầu tư  

6.4.1. Tăng cường kinh phí cho quản lý môi trường không khí  Bộ KHĐT Các ngành, các 
địa phương  

Chương 5, 
mục 5.2.4  

6.5 Đẩy mạnh hoạt động quan trắc, kiểm kê, kiểm soát môi trường không khí đô thị   

6.5.1 Xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng không khí và 
thực hiện kiểm kê nguồn phát thải  

Bộ TN&MT Các đô thị Chương 5, 
mục 5.2.5  

6.5.2 Kiểm soát, hạn chế các nguồn gây ô nhiễm bụi  Các đô thị  Các ngành  Chương 2  

6.5.3 Tăng cường áp dụng một số biện pháp nhằm kiểm soát, 
giảm phát thải chất ô nhiễm vào môi trường không k hí 
đô thị  

Các đô thị  Các ngành  Chương 2, 3  

6.6 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đào tạo về môi trường không khí  

6.6.1 Đẩy mạnh nghiên cứu  Các viện 
nghiên cứu  

Các ngành  

6.6.2 Đẩy mạnh đào tạo  Các trườ ng 
đại học  

Các ngành  

Chương 5, 
mục 5.2.6.  

6.7 Tăng cường sự tham gia của cộng đồng  

6.7.1 Nâng cao nhận thức của cộng đồng đô thị  Các đô thị  Các ngành  

6.7.2 Tăng cường sự tham gia của cộng đồng  Các đô thị  Các ngành  

Chương 5, 
mục 5.2.7  

6.8 Tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình cải thiện chất lượng không khí ở các đô thị  

6.8.1 Triển khai mạnh mẽ các dự án của Chương trình  Bộ GTVT Các ngành, các 
địa phương  

Chương 5, 
mục 5.2.8  

 

đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ của
các bộ ngành và địa phương. Vai trò của
chính quyền các địa phương là vô cùng
quan trọng trong việc kiểm soát, hạn chế
các nguồn gây ô nhiễm không khí. Các
giải pháp sẽ không thể thành công nếu
không có sự tham gia, hỗ trợ của chính
quyền các địa phương, mà cụ thể là
chính quyền các đô thị. 

Ô nhiễm không khí ở các đô thị nước
ta đã và đang ngày càng trở lên trầm
trọng. Để kiểm soát và giảm thiểu ô
nhiễm không khí đô thị, ngay trong thời
gian trước mắt, cần triển khai đồng bộ 18
giải pháp thuộc 8 nhóm chính như đã
nêu ở trên. Bảng 6.1 là tổng hợp về các
giải pháp triển khai đã nêu.

Trong bảng tổng hợp, cột đầu tiên
mục nội dung trong Chương 6, cột thứ
hai là các giải pháp và được nhóm lại
trong 8 nhóm chính. Cột thứ ba và tư là
đơn vị chủ trì chính, đơn vị phối hợp
triển khai thực hiện giải pháp. Cột thứ
năm là các tồn tại được nêu ở chương 5
và các chương trước mà giải pháp được
đưa ra để giải quyết các tồn tại này.

LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP ƯU TIÊN

Việc triển khai đồng bộ tất cả các giải
pháp nêu trên là sự lựa chọn tối ưu. Tuy
nhiên, hiện nay các bộ ngành và các
thành phố không thể có khả năng triển
khai tất cả các giải pháp cùng lúc. Vấn
đề trước mắt là triển khai một số giải
pháp ưu tiên cao. Việc lựa chọn các giải
pháp ưu tiên hiện nay dựa trên các cơ sở
sau đây: tính cấp thiết của vấn đề; tính
hiệu quả, khả năng đầu tư và khả năng
tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở phương pháp lựa chọn nói
trên, các giải pháp sau đây được xác định
là giải pháp ưu tiên thực hiện ngay: 

1. Hoàn thiện tổ chức cơ quan quản lý
môi trường không khí đô thị - do Bộ
TNMT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ;

2. Xác lập cơ chế thông tin về môi trường
không khí đô thị - do Bộ TN&MT chủ trì;

3. Xây dựng các quy chế BVMT không
khí đô thị - do các thành phố chủ trì;

4. Xây dựng Kế hoạch quản lý chất
lượng môi trường không khí quốc gia,
các thành phố – do Bộ TN&MT và các
thành phố chủ trì;

5. Đẩy mạnh hoạt động quan trắc, kiểm
kê nguồn phát thải, kiểm soát môi
trường không khí đô thị – do các địa
phương và Bộ TN&MT  chủ trì;

6. Kiểm soát, hạn chế các nguồn gây ô
nhiễm bụi - do các thành phố chủ trì;

7. Triển khai mạnh mẽ các dự án của
Chương trình cải thiện chất lượng
không khí ở các đô thị - do Bộ GTVT
chủ trì. 

Các cơ quan, địa phương chủ trì các giải
pháp nêu trên cần khẩn trương tổ chức
triển khai thực hiện ngay từ năm 2008.

CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ
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TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 6

Dựa trên phát hiện của các chương trước, Chương 6 tập trung nêu các nhiệm vụ ưu tiên cần

thực hiện để bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường không khí ở các đô thị nước ta. 19 giải

pháp đưa ra được gộp thành 8 nhóm giải pháp chính. Và cuối cùng, dựa trên  khả năng thực

hiện của các bộ ngành và đô thị, 7 giải pháp ưu tiên cao đã được lựa chọn để triển khai trong

thời gian trước mắt. 

Nguồn: Tuấn Linh
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